Ngân hàng thương mại cũng là một thực thể kinh doanh với mục đích hàng đầu là thu được lợi nhuận cao nhất. NHTM cũng chỉ là người giữ hộ tiền nên việc đảm bảo an toàn cho tiền gửi đã là quan trọng nhưng để đạt được lợi nhuận cao từ khoản tiền gửi này cũng quan trọng không kém. Để làm được điều đó rất cần hoạt động quản lý tàI sản tại các ngân hàng. Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như hiện nay, cũng như trong thời đại hội nhập thì việc quản lý tàI sản lại càng cần thiết. Chương này sẽ nghiên cứu kỹ hơn về hoạt động này của các ngân hàng.

Các khoản mục tài sản, đặc điểm, quản lý của các khoản mục tài sản.
1-Ngân quỹ (còn gọi là quỹ dự trữ hay khoản dự trữ)
Sau hàng loạt các vụ khủng hoảng TC-TT ở Anh (1847, 1857, 1866, 1873) và ở Mỹ (1837, 1873,1893, 1907) các NHTM đã quan tâm hơn tới dự trữ vì nguyên nhân của các vụ khủng hoảng này đều do sự vỡ nợ của một vàI ngân hàng dẫn tới “hiệu ứng đôminô” là sụp đổ của hệ thống ngân hàng nói riêng và hệ thống tài chính nói chung. Kể từ đó dữ trữ cũng đã trở thành vấn đề đáng quan tâm hơn đối với hệ thống ngân hàng.

Năm 1913 Luật dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fedral reserve act) ra đời đã khai sinh hệ thống dự trữ Liên bang Hoa kỳ như 1 NHTW được quyền áp đặt tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Cũng từ đó thuật ngữ DTBB và TLDTBB chính thức ra đời. Các NHTW của các nước cũng học tập và các NHTM không còn được quyền tự do quyết định dự trữ cho ngân hàng mình.

Trước đây trong môn học Lý thuyết Tài chính- tiền tệ thì khoản mục ngân quỹ được hiểu là dự trữ nằm ở vị trí đầu tiên bên phía cột Tài sản Có hay cột Tài sản theo thứ tự giảm dần của tính lỏng nên được hiểu là khoản mục Tài sản có tính lỏng cao nhất. ở đây, ngân quỹ cũng được nghiên cứu đầu tiên cũng với lý do đó.

Có nhiều cách phân chia ngân quỹ: 
Trong môn học Lý thuyết Tài chính – tiền tệ thì ngân quỹ được chia thành : tiền dự trữ bắt buộc và dự trữ vượt mức. 
Về tính chất của dự trữ  có thể chia thành: dự trữ sơ cấp và dự trữ thứ cấp.

Một số NHTM trên thế giới thì dự trữ được chia làm 3 loại: tiền mặt tại kho của NH; tiền mặt ký gửi tại NHTW và tiền mặt trên đường thu hồi.
Nay theo cách phân chia của bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại thì ngân quỹ của một NHTM bao gồm:
1.1- Tiền mặt trong két:
Bao gồm nội tệ, ngoại tệ, vàng , các kim khí quý, đá quý khác.
Tiền mặt trong két dù không đem lại cho ngân hàng một khoản lời nào nhưng bất kỳ một NHTM nào cũng đều phải nắm giữ tiền vì nó giúp ngân hàng thanh toán nhanh chóng khi cần thiết.
                                                                                               ĐVT: triệu VND
	
	Incombank
	Vietcombank
	Sacombank

	
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2003
	Năm 2004

	Tổng TS Có
	80.887.100
	90.734.644
	97.653.125
	121.430.938
	7.304.443
	10.394.881

	TM và tương đương TM
	1.044.160
	1.250.758
	1.512.072
	1.869.932
	403.131
	826.786

	Tỷ lệ
(%)
	1,29
	1,38
	1,55
	1,54
	5,52
	7,95


       Nguồn:   www.icb.com.vn
                      www.vcb.com.vn
                      www.sacombank.com.vn

1.2- Tiền gửi tại ngân hàng khác:
Bao gồm tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước và tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác.

Các NHTM phải có một khoản tiền gọi là tiền dự trữ bắt buộc theo quy định của ngân hàng Nhà nước với một tỷ lệ nhất định của tiền gửi giao dịch (tiền gửi thanh toán).ở Việt nam các khoản tiền phải có dự trữ bắt buộc là tiền gửi có kỳ hạn dưới 2 năm và phảI được gửi ở NHNN còn ở những nước phát triển thì DTBB có thể gồm tiền tại két, tiền gửi tại NHNN, các ngân hàng khác, thậm chí chứng khoán ngắn hạn của Chính phủ.
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng là một công cụ của chính sách tiền tệ nên việc điều chỉnh tỷ lệ này cũng có ảnh hưởng không chỉ tới hệ thống ngân hàng mà còn với cả nền kinh tế.
Theo kết quả tổng kết chính sách tiền tệ- tín dụng 9 tháng đầu năm 2005 thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc không thay đổi so với cuối năm 2004 như sau:
Ngoài ra các NHTM còn có các khoản tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước (dưới hình thức dự trữ vượt mức) và tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, các ngân hàng đại lý để đảm bảo việc thanh toán giữa các ngân hàng với nhau và thực hiện linh hoạt hơn các nghiệp vụ của mình, cũng như thanh toán qua các nước khác nhau. Khác với tiền mặt trong két và tiền dự trữ bắt buộc, khoản mục này  có mang lại cho các NHTM một khoản lời nhất định nhưng có thể rất nhỏ.

	Loại TCTD
	Tiền gửi VND
	Tiền gửi ngoại tệ

	
	Không kỳ hạn và dưới 12 tháng
	Từ 12-24 tháng
	Không kỳ hạn và dưới 12 tháng
	Từ 12-24 tháng

	Các NHTM Nhà nước (không bao gồm NHNo & PTNT), NHTMCP đô thị, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính
	5 %
	2 %
	8 %
	2 %

	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	4 %
	2 %
	8 %
	2 %

	NHTMCP nông thôn, ngân hàng hợp tác, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
	2 %
	2 %
	8 %
	2 %

	TCTD có số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc dưới 500 triệu đồng, QTĐN cơ sở, Ngân hàng Chính sách xã hội
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
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	Incombank
	Vietcombank 
	Sacombank


	
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2003
	Năm 2004

	Tổng TS Có
	80.887.100
	90.734.644
	97.653.125
	121.430.938
	7.304.443
	10.394.881

	Tiền gửi tại NHN2
	5.317.107
	5.260.666
	4.892.625
	2.607.245
	248.422
	299.113

	Tiền gửi tại các TCTD
	9.213.473
	7.999.392
	28.983.247
	38.173.732
	656.390
	1.079.760


       Nguồn:   www.icb.com.vn
                      www.vcb.com.vn
                      www.sacombank.com.vn
Việc quản lý ngân quỹ cũng được các NHTM rất quan tâm:
Thứ nhất, các ngân hàng đều cần phải duy trì dự trữ bắt buộc theo quy định của ngân hàng Nhà nước. Hình thức biểu hiện của dự trữ bắt buộc cũng khác nhau ở các nước khác nhau, tuỳ theo khả năng kiểm soát của ngân hàng Nhà nước. Tại Việt nam, dự trữ bắt buộc được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng ở khoản mục “Tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước”
Tỷ lệ DTBB do quốc hội quy định, NHNN có thể thay đổi tỷ lệ này tuỳ theo tình hình thực tế để thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ.

Mức DTBB được tính theo công thức:

Mức DTBB   =    Tỷ lệ DTBB  *  Số dư bình quân của các nguồn 

trong kỳ                                        phảI dự trữ bắt buộc trong kỳ

Kỳ tính DTBB cũng khác nhau ở mỗi quốc gia tuỳ theo trình độ phát triển: như ở Mỹ, lượng tiền gửi không kỳ hạn là lớn (chiếm khoảng trên 20 % tổng tàI sản) nên kỳ tính là 1 tuần, còn ở Việt Nam- một nước đang phát triển- thì kỳ tính dài hơn-cụ thể là 1 tháng.

Trong tương lai không xa có thể Việt Nam cũng sẽ áp dụng kỳ tính ngắn hơn vì hiện nay đã có ngân hàng cụ thể là NHTMCP Sài gòn (SCB) đưa ra trái phiếu ngắn hạn kỳ hạn 1 tuần với lãi suất 0.35%/tháng, hai tuần 0.4%/tháng, 3 tuần 0.45%/tháng (cao hơn mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng là 0.25%/tháng), cùng với hình thức thương lượng lãi suất- vốn còn xa lạ ở Việt Nam  đặc biệt là NHTMNN (chỉ với những khoản tiền hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng khách hàng mới được thương lượng)- để thu hút tiền nhàn rỗi của các công ty kinh doanh lớn và cũng thu được kết quả rất khả quan (có công ty bảo hiểm gửi hàng trăm tỷ đồng vào ngân hàng) .
Thứ hai, ngân quỹ còn phải đảm bảo nhu cầu chi trả.
Ngân hàng phải duy trì ngân quỹ với tỷ lệ thích hợp với nhu cầu thanh toán. Các khoản tiền gửi ngắn hạn (ở Việt Nam là dưới 2 năm) cần được đảm bảo nhu cầu chi trả của khách hàng.

Ngân quỹ cũng gồm những khoản có khả năng sinh lời mặc dù thấp  nên các NHTM cũng cần cân đối giữa tiền cho vay và tiền ngân quỹ để đảm bảo nhu cầu chi trả, hệ số an toàn cao cũng như giảm chi phí cho khoản tiền ngân quỹ.

Hiện nay các ngân hàng đặc biệt là các ngân hàng lớn trên thế giới như  Citibank ở NewYork- Mỹ mức dự trữ  để đảm bảo nhu cầu chi trả là nhỏ (dưới 1%) vì họ dùng khoản đó để cho vay tới triệt để và khi cần thì vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng, ngân hàng Nhà nước…, còn một số NHTM ở các quốc gia có thị trường TC-TT phát triển chưa mạnh như Hàn quốc, Singapore, Đài loan thì các NHTM dự trữ khoảng 3%-5% vì hoạt động đầu tư qua đêm chưa phát triển.
Các NHTM Việt Nam giờ đây cũng có thể giảm phần nào lo ngại về khoản tiền đảm bảo chi trả vì thị trường liên ngân hàng cũng đã và đang hoạt động sôi nổi ở Việt Nam.

Ngoài ra NHTM có thể đầu tư tiền ngân quỹ đảm bảo chi trả vào việc cho vay ngắn hạn (như ở ngân hàng SCB), mua tín phiếu kho bạc, mua trái phiếu ngắn hạn (trái phiếu repo có lãi suất cao gấp đôi tiền gửi không kỳ hạn của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Agriseco)….Thực tế cũng  chứng minh là các ngân hàng đã hưởng ứng nhiệt tình thể hiện ở doanh số trái phiếu Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Agriseco năm 2004 đạt hơn 10.000 tỷ đồng.
	Lãi suất thị trường liên ngân hàng



	Ngày 28 tháng 12 năm 2005 

  

Thời hạn
VNIBOR
 Over night
6.44 
 1 tuần
7.08 
 2 tuần
7.22 
 1 tháng
7.41 
 2 tháng
8.06 
 3 tháng
7.74 
 6 tháng
9.36 



	Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ

	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu kho bạc phiên  60 ngày  26/12/2005 như sau:

	Số lượng thành viên tham gia dự thầu
	0

	 Khối lượng dự kiến phát hành
	100 tỷ đồng 

	 Khối lượng trúng thầu
	0 

	 Kỳ hạn phát hành
	364 ngày 

	 Lãi suất trúng thầu
	0 

	 Lãi suất đăng ký

	 - cao nhất
	0 

	 - thấp nhất
	0 

	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu kho bạc phiên  59 ngày  19/12/2005 như sau:

	Số lượng thành viên tham gia dự thầu
	1

	 Khối lượng dự kiến phát hành
	200 tỷ đồng 

	 Khối lượng trúng thầu
	200 tỷ đồng 

	 Kỳ hạn phát hành
	364 ngày 

	 Lãi suất trúng thầu
	6.3% 

	 Lãi suất đăng ký

	 - cao nhất
	6.3% 

	 - thấp nhất
	6.3% 

	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu kho bạc phiên  58 ngày  12/12/2005 như sau:

	Số lượng thành viên tham gia dự thầu
	1

	 Khối lượng dự kiến phát hành
	500 tỷ đồng 

	 Khối lượng trúng thầu
	0 

	 Kỳ hạn phát hành
	364 ngày 

	 Lãi suất trúng thầu
	0 

	 Lãi suất đăng ký

	 - cao nhất
	6.35 

	 - thấp nhất
	6.35 


	

	Kết quả đấu thầu Thị trường mở

	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu Thị trường mở phiên 7 ngày 16/01/2006 như sau:

	 Số thành viên dự thầu
	3

	 Loại hình giao dịch
	Mua có kỳ hạn 28 ngày 

	 Khối lượng trúng thầu
	944,995 tỷ đồng 

	 Lãi suất trúng thầu
	6,45%/năm 

	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu Thị trường mở phiên 6 ngày 13/01/2006 như sau:

	 Số thành viên dự thầu
	4

	 Loại hình giao dịch
	Mua có kỳ hạn 28 ngày 

	 Khối lượng trúng thầu
	532,916 tỷ 

	 Lãi suất trúng thầu
	6,50%/năm 

	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo kết quả đấu thầu Thị trường mở phiên 5 ngày 11/01/2006 như sau:

	 Số thành viên dự thầu
	6

	 Loại hình giao dịch
	Mua có kỳ hạn 28 ngày 

	 Khối lượng trúng thầu
	700 tỷ đồng 

	 Lãi suất trúng thầu
	7,10%/năm 
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chứng khoán
khái niệm, đặc điểm, phân loại, tầm quan trọng của chứng khoán
1. khái niệm
chứng khoán là những giấy tờ có giá và có khả năng chuyển nhượng, xác định số vốn đầu tư(tư bản đầu tư). Chứng khoán xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền đòi nợ hợp pháp, bao gồm các điều kiện về thu nhập và tài sản trong mộ thời hạn nào đó.

2. đặc điểm, tính chất cơ bản của chứng khoán
-tính thanh khoản: chứng khoán có tính lỏng cao hơn so với các tài sản khác, thể hiện qua khả năng chuyển nhượng cao trên thị trường và nói chung, các chứng khoán khác nhau có
khả năng chuyển nhượng là khác nhau.

-Tính rủi ro: giá trị của chứng khoán chịu tác động lớn của rủi ro, gồm rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống.

rủi ro có hệ thống là loại rủi ro tác động tới toàn bộ hoặc hầu hết các tài sản, loại rủi ro này chịu tác động của hầu hết các điều kiện kinh tế chung như lạm phát, sự thay đổi tỉ giá hối đoái, lãi suất…

rủi ro không hệ thống là loại rủi ro chỉ tác động đến một tài sản hoặc một nhóm nhỏ các tài sản. loại rủi ro này thường liên quan tới điều kiện của các nhà phát hành. Ngân hàng thường quan tâm xem xét đánh giá các rủi ro liên quan đến việc đề ra các quyết định trong việc lưa chọn, nắm giữ hay bán các chứng khoán. điều này phản ánh mối quan hệ giữa lợi tức và rủi ro.

-Tính sinh lợi: chứng khoán là loại tài sản mà khi sởi hữu nó ngân hàng mong muốn nhận được một thu nhập lớn hơn trong tương lai. Thu nhập này được bảo đảm bằng lợi tức được phân chia hàn năm và việc tăng giá chứng khoán trên thị trường. khả năng sinh lợi của chứng khoán có quan hệ chặt chẽ với rủi ro khi nắm giữ chứng khoán đó- mức độ chấp nhận rủi ro càng cao thì lợi nhuận kì vọng thu được càng lớn.

-Hình thức của chứng khoán: gồm phần bìa và phần bên trong. Ngoài bìa ghi rõ quyền đòi nợ hoặc quyền htam gia góp vốn, số tiền ghi trên chứng khoán còn được gọi là mệnh giá của chứng khoán

3. Phân loại chứng khoán
Có rất nhiều tiêu thức để phân loại chứng khoán, sau đây là một số tiêu thức chủ yếu
*Phân loại chứng khoán theo tính thanh khoản
-Chứng khoán có tính thanh khoản cao(chứng khoán thanh khoản) là những chứng khoán an toàn, dễ bán, ít giảm giá nhưng có tỉ lệ sinh lời thấp. các ngân hàng nắm giữ chứng khoán loại này nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của mình.

Các chứng khoán ngắn hạn của Chính phủ thường được xếp vào hàng đầu trong số các chứng khoán thanh khoản, được giữ như mộ tài sản đệm cho ngân quỹ, được coi là tiền dự trữ hạng hai của ngân hàng. Chúng sinh lời cao hơn ngân quỹ và khi cần có thể bán để chi trả như ngân quỹ. độ an toàn của chứng khoán Chính phủ phụ thuộc nhiều vào khả năng trả nợ của Chính phủ nước phát hành. Thông thường xác suất vỡ nợ của Chính phủ là rất thấp nên có thể coi như việc nắm giữ các chứng khoán Chính không có rủi ro. Tính thanh khoản của chứng khoán Chính phủ còn phụ thuộc vào khả năng bán, mức độ giảm giá khi bán
giấy nựo ngắn hạn so các ngân hàng hoặc các công ty tài chính nổi tiếng phát hành hoặc chấp nhận thanh toán được xếp sau các chứng khoán Chính phủ về tính thanh khoản
-chứng khoán kém thanh khoản(chứng khoán đầu tư) là loại chứng khoán có rủi ro cao nhưng thường có tỉ lệ sinh lời cao. Chứng khoán Chính phủ có thời gian đáo hạn dài, chứng khoán trung và dài hạn của các công ty là những loại chứng khoán kém thanh khoản. các ngân hàng nắm giữ những chứng khoán này nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc để thực hiện quyền tham dự, kiểm soát hoạt động của công ty.

*Phân loại chứng khoán theo chủ thể phát hành
-Chứng khoán của Chính phủ và các cơ quan Chính phủ: đại diện cho loại này là các trái phiếu Chính phủ. Trái phiếu Chính phủ phát hành nhằm mục đích bù đắp sự thiếu hụt ngân sách Nhà nước hoặc để xây dựng các công trình công cộng hoặc để giải quyết những khó khăn về tài chính. Trái phiếu Chính phủ có thể được phát hành trong nước hoặc nước ngoài(cuối tháng 10/2005, trái phiếu Chính phủ Việt Nam đã được phát hành thành công ra thị trường nước ngoài). Trái phiếu Chính phủ được bảo đảm chắc chắn bỏi uy tín cảu chính phủ và tài sản quốc gia, trái phiếu chính phủ có khả năng cầm cố và chuyển nhượng
-Chứng khoán của địa phương: đại diện là các trái phiếu địa phương. Trái phiếu địa phương là các khoản vay của chính quyền địa phương đối với các tổ chức và cá nhân. số tiền thu được do phát hành trái phiếu được sử dụng vào các mục đích như xây dựng trường học, bệnh viện, đường sá tại địa phương

-Chứng khoán của các ngân hàng, các công ty tài chính: bao gồm các cổ phiếu và các giấy nợ do các ngân hàng, các công ty tài chính phát hành hoặc chấp nhận thanh toán. việc phát hành các loại chứng khoán này nhằm tạo ra nguồn vốn tín dụng cho các tổ chức đó
-Chứng khoán của các công ty: do các công ty cổ phần và các xí nghiệp lớn phát hành, được đảm bảo bằng thu nhập và tài sản của công ty, giúp các công ty huy động được nguồn vốn
*Phân loại theo mục đích nắm giữ chủ yếu

-Chứng khoán nắm giữ nhằm mục đích thu lợi tức: các loại chứng khoán có kì hạn thanh toán dài, lợi tức cao

-Chứng khoán nắm giữ nhằm mục đích thanh khoản: các loại chứng khoán thanh khoản và kém thanh khoản

-Chứng khoán nắm giữ nhằm mục đích kiểm soát công ty: các loại chứng khoán công ty

-Chứng khoán nắm giữ nhằm mục đích đầu cơ (kì vọng giá lên cao, bán để hưởng chênh lệch giá): các loại chứng khoán do các tổ chức tài chính có uy tín lớn phát hành
4. Tầm quan trọng của chứng khoán
Chứng khoán là một khoản mục quan trọng trong các tài sản của ngân hàng thương mại(theo báo cáo thường niên của ngân hàng ngoại thương Viêt Nam VCB, đầu tư vào chứng khoán của ngân hàng năm 2003 là 13.256.999 triệu đồng, chiếm khoảng13,6% tổng tài sản có; năm 2004 là 17.454.139 triệu đồng, chiếm khoảng 14,4% tổng tài sản có. Thu lãi từ đầu tư chứng khoán năm 2003 là 24.279 triệu đồng thì năm 2004 đã tăng lên 216.033 triệu đồng). như vậy có thể thấy chứng khoán là loại tài sản chính mang lại thu nhập quan trọng cho ngân hàng khi nắm giữ
Do chứng khoán cũng có tính lỏng cao hơn so với một số loại tài sản khác nên chứng khoán được coi là dự trữ thứ cấp trong hoạt động của các ngân hàng thương mại
Quản lý chứng khoán
chứng khoán có thể được phân chia theo nhiều tiêu thức. tuy nhiên ngân hàng quan tâm tới chứng khoán trên hai giác độ chính: an toàn và sinh lợi của chứng khoán. Vì vậy ngân hàng thường phân loại chứng khoán theo hai nhóm chính: các chứng khoán thanh khoản song sinh lợi thấp và các chứng khoán kém thanh khoản hơn song sinh lơi cao

*công tác quản li chứng khoán đòi hỏi ngân hàng phải thường xuyên xếp hạng chứng khoán tuỳ theo tính an toàn và thời gian còn lại  của chúng. nhiều ngân hàng phân chia nhỏ thang bậc của chứng khoán theo cách xếp loại của các tổ chức tư vấn tài chính quốc tế(theo chất lượng quốc gia, ngành, công ty phát hành chứng khoán ). để xếp loại chứng khoán, ngân hàng phải thường xuyên

-theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của các công ty phát hành vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng khi đầu tư vào chứng khoán. nếu công ty phát hành có tình hình tài chính tốt thì việc nắm giữ những chứng khoán của ngân hàng có thể mang lại lợi tức cao  hơn và ngược lại
-sự biến động tỉ giá, lãi suất trên thị trường: nếu tỉ giá, lãi suất trên thị trường thường xuyên biển động thì sẽ gây khó khăn cho ngân hàng trong việc ra các quyết định đầu tư vào chứng khoán

-tình hình chính trị mỗi quốcgia, khu vực, toàn cầu: điều này đặc biệt có ý nghĩa khi ngân hàng ra quyết định đầu tư vào các loại chứng khoán do các chính phủ phát hành, ngoài ra cũng còn rât nhiều yếu tố ngân hàng thương mại cần quan tâm trong công tác quản lí chứng khoán

-rủi ro và thu nhập từ chứng khoán: do có mối liên hệ chặt chẽ giữa rủi r ova thu nhập từ chứng khoán nên các ngân hàng thường phải xem xét, đánh giá các rủi ro có liên quan đến chứng khoán để trên cơ sở đó đề ra các quyết định trong việc lựa chọn nắm giữ hay bán các chứng khoán. mức độ chấp nhận rủi ro càng cao thì lợi nhuận kì vọng thu được càng lớn
-xu hướng vận động của giá chứng khoán: nếu ngân hàng kì vọng trong tương lai giá chứng khoán tăng thì ngân hàng có thể quyết định nắm giữ chứng khoán them một thời gian nữa để thu được lợi nhuận lớn hơn
-tỉ lệ chứng khoán thanh khoản trên ngân quỹ hoặc tiền gửi: các tỉ lệ này phản ánh chiến lược quản lý chứng khoán của ngân hàng. nếu tỉ lệ này cao có thể ngân hàng sẽ quyết định nắm giữ thêm chứng khoán kém thanh khoản để tăng lợi nhuận và ngược lại
quản lý chứng khoán được thực hiện trên nguyên tắc quản lý danh mục đầu tư, các chứng khoán thường xuyên được phân tích theo giá thị trường
*quản lý chứng khoán phải đảm bảo nguyên tắc đa dạng hoá” không bỏ trứng vào một giỏ” tức là ngân hàng phải tiến hành đa dạng hoá các loại chứng khoán nắm giữ nhằm giảm thiểu rủi ro

Tín dụng và quản lý hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại

1/Tín dụng:

· Tín dụng là “một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên (người cho vay) chu cấp tiền, hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng khoán dựa vào lời hứa thanh toán lại trong tương lai của bên kia(bên vay tiền). Thông thường, những giao dịch như vậy còn bao gồm cả việc thanh toán lợi tức cho người cho vay.”

· Tín dụng là loại tài sản chiếm tỉ trọng lớn nhất trong các ngân hàng thương mại, phản ánh hoạt động đặc trưng của các ngân hàng thương mại.

· Phân loại tín dụng:

1.1/Tín dụng ngắn, trung, dài hạn:

-Tín dụng ngắn hạn: Từ 12 tháng trở xuống tài trợ cho tài sản lưu động.

-Tín dụng trung hạn: Từ 1 đến 5 năm tài trợ cho tài sản cố định.

-Tín dụng dài hạn: Trên 5 năm tài trợ cho công trình xây dựng, máy móc thiết bị có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu.

*Trong đó tín dụng ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất do tín dụng trung và dài hạn có rủi ro cao hơn, nguồn vốn đắt và khan hiếm hơn.

*Ngân hàng Incombank năm 2004 có tổng dư nợ cho vay: 68516 tỷ, trong đó : 

+ Vay trung dài hạn chiếm 40,3%

+Thuê tài chính: chiếm 0,7%

+Vay ngắn hạn: chiếm 50%

Vậy cho vay ngắn hạn của NH Incombank chiếm tỷ trọng lớn nhất.

1.2. Theo hình thức tài trợ : 

Gồm :

· Cho vay

· Bảo lãnh

· Cho thuê

· Chiết khấu thương phiếu

a.Cho vay:

· Là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam  kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định.

· 2chỉ tiêu định lượng khoản cho vay của Ngân hàng:

· Doanh số cho vay trong kì là tổng số tiền NH cho vay ra trong kì.

· Dư nợ cuối kì là số tiền mà NH hiện đang còn cho vay tại thời điểm cuối kì.

Cho vay là tài sản lớn nhất trong các khoản mục tín dụng:

	NH VCB
	2003
	2004
	Tăng, giảm

	Cho vay các tổ chức tín dụng khác
	1327910 tỷ
	1194197tỷ
	-133713 tỷ

	Cho các khách hàng khác vay
	39678097tỷ
	50830651tỷ
	11152554tỷ


Vậy cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm, cho vay khách hàng tăng.

b. Bảo lãnh 

· Là việc NH cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách hàng của mình.

· NH không phải xuất tiền ra mà cho khách hàng sử dụng uy tín của mình để thu lợi .

· Bảo lãnh được ghi vào tài sản ngoại bảng(phần giá trị mà NH cam kết trả thay khách hàng)

· Phần bảo lãnh NH phải thực hiện chi trả được ghi vào tài sản nội bảng , mục cho vay bắt buộc tính vào nợ quá hạn

	NH VCB
	2003
	2004
	Tăng, giảm

	Cam kết bảo lãnh cho khách hàng
	16246706Tỷ
	19715714Tỷ
	3469008Tỷ


c.Cho thuê :

· Là việc NH bỏ tiền ra mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thoả thuận nhất định. Sau thời gian nhất định, khách hàng phải trả cá gốc lẫn lãi.

· Cho thuê tài sản trung , dài hạn được ghi vào khoản mục tài sản theo giá trị cho thuê trừ đi phần tiền thuê NH đã thu được.

d. Chiết khấu thương phiếu : 

Là việc NH ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của NH để sở hữu 1 thương phiếu chưa đến hạn .

	Năm
	Tổng cho vay
	Tổng tài sản
	Tỉ lệ %

	2003
	41006007tỷ
	97653125tỷ
	41.99%

	2004
	52024848tỷ
	121430938tỷ
	42.84%


	Năm
	Cam kết bảo lãnh cho khách hàng
	Tổng tài sản ngoại bảng
	Tỉ lệ %

	2003
	16246706tỷ
	19003526tỷ
	85.49%

	2004
	19715714tỷ
	23103364tỷ
	85.33%


*Vậy tổng cho vay của VCB chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản và cam kết bảo lãnh cho khách hàng cũng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản ngoại bảng. Như vậy, tín dụng là loại tài sản lớn nhất .

1.3.Theo đảm bảo:

Gồm : tín dụng có hoặc không có đảm bảo

Tín dụng không có đảm bảo thường được cấp cho khách hàng có uy tín, tình hình tài chính vững mạnh, ít xẩy ra tình trạng nợ nần, món vay nhỏ so với vốn của người vay hoặc các khoản cho vay theo chỉ thị của chính phủ yêu cầu không cần đảm bảo.

Đối với tín dụng có đảm bảo NH phải kiểm tra , đánh giá tình trạng của tài sản đảm bảo về quyền sở hữu, giá trị , tính thị trường, khả năng bán….


1.4 Theo rủi ro:

· Tín dụng lành mạnh là các khoản tín dụng có khả năng thu hồi cao.

· Tín dụng có vấn đề là các khoản tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh như: khách hàng chậm tiêu thụ, tiến độ thực hiện kế hoạch chậm, khách hàng gặp rủi ro, khách hàng trì hoãn nộp báo cáo tài chính…

· Nợ quá hạn có khả năng thu hồi là các khoản nợ có thời hạn ngắn và khách hàng có kế hoạch khắc phục tốt, tài sản đảm bảo có giá trị lớn….

· Nợ quá hạn khó đòi là khoản nợ quá lâu , khả năng trả nợ rất kém, tài sản thế chấp nhỏ hoặc bị giảm gía…..


1.5. Phân loại khác:

· Theo đối tượng tín dụng: gồm TSLĐ,TSCĐ.

· Theo ngành kinh tế:

VCB chia thành 19 ngành, nghề:

· Nông nghiệp và lâm nghiệp

· Thuỷ sản

· Công nghiêp khai thác mỏ

· Công nghiệp chế biến

· Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước

· Xây dựng

· Thương nghiệp, sửa chữa, đồ dùng cá nhân , gia đình

· Khách sạn và nhà hàng

· Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc

· Tài chính, tín dụng

· Hoạt động khoa học và công nghệ

· Các hoạt động kinh doanh tài sản, dịch vụ tư vấn

· Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, đảm bảo XH bắt buộc

· Giáo dục và đào tạo

· Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội

· Hoạt động văn hoá và thể thao

· Hoạt động Đảng, Đoàn thể và Hiệp hội

· Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng

· Hoạt động làm thuê trong các hộ tư nhân

· Theo mục đích sử dụng:

· gồm sản xuất, tiêu dùng

· Tính đến tháng 8 năm 2005, tổng dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn TP HCM là 165570 tỷ , tăng 19% so với đầu năm và 33,1% so với cùng kì năm ngoái.Trong đó

· Cho vay hoạt động bất động sản là: 20442 tỷ , chiếm 13,52% tổng dư nợ

· Đầu tư cho nông nghiệp nông thôn: 5126tỷ, chiếm 25,07%   tổng dư nợ.

· Cho vay đối với hoạt động kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm từ 43% đến 47% tổng dư nợ(chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất ,doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu có thị trường tiêu thụ ổn định…)

2.Quản lý hoạt động tín dụng:

a.Mục tiêu của quản lý tín dụng là mục tiêu an toàn và sinh lợi .

NH phải quản lý tín dụng vì :

· Tín dụng chiếm 70% tổng tài sản do đó nó ảnh hưởng lớn đến chiến lược hoạt động của NH như dự trữ, vay, đầu tư,…NH sử dụng tín dụng như TSản đảm bảo thanh khoản khi chứng khoán còn khan hiếm hoặc có dòng tiền lớn rút ra. Do đó , NH thường nắm giữ những khoản tín dụng ngắn hạn có thể chuyển đổi nhanh.

· Hoạt động tín dụng mang lại phần lớn thu nhập cho NH do đó:

· NH phải tăng quy mô tín dụng bằng cách mở rộng mạng lưới, đa dạng hoá các loại hình tín dụng, phát triển công nghệ mới để mở rộng các dịch vụ thanh toán cho khách hàng….

· NH phải nghiên cứu và xác lập mối quan hệ giữa các biện pháp tăng quy mô với thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng thông qua chênh lệch lãi suất biên.

· Rủi ro từ hoạt động tín dụng là rất lớn, do đó an toàn tín dụng là nội dung chính trong quản lý rủi ro của mọi NHTM. 

b.Xây dựng chính sách tín dụng:

· Mục tiêu của chính sách tín dụng:

· Tăng trưởng tài sản có, tổng dư nợ.

· Tăng lợi nhuận(lợi nhuận được tính theo tỉ lệ phần trăm thu nhập trên tái sản có)

· Đa dạng hoá đầu tư để phân tán rủi ro.

· Phát triển dịch vụ tư vấn cho khách hàng.

· Phục vụ tốt hơn lợi ích của xã hội.

· Tuân thủ các qui định của các cơ quan có thẩm quyền.

· Các bước xây dựng chính sách tín dụng:

· Xác định mục tiêu của chính sách.

· Thiết lập mức độ thẩm quyền của ban giám đốc, hội đồng tín dụng, tông giám đốc, cán bộ giám sát cho vay, cán bộ tín dụng.

· Thiết lập các tiêu thức tín dụng.

· Thiết lập các thủ tục và kiểm soát.

· Thiết lập quy trình xử lý các khoản cho vay có vấn đề.

· Thiết lập các thủ tục thu hồi các khoản cho vay.

· Thiết lập các thủ tục về tuân thủ các quy định.

· Quản lý lãi suất:

Các NHTM thường chia thành :

· Lãi suất cho vay kinh doanh thấp đặc biệt là cho vay ngắn hạn.

· Lãi suất cho vay nông nghiệp lớn hơn lãi suất cho vay kinh doanh vì rủi ro khách quan lớn và quy mô sản xuất nhỏ, thơì  hạn dài.

· Lãi suất cho vay bất động sản: Khoản cho vay càng lớn thì lãi suất càng cao.

· Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất: điều kiên thị trường, rủi ro, lãi suất cố định và lãi suất có thể chuyển đổi, thời hạn, các khoản ký quỹ, chi phí hoạt động và quản lý, cạnh tranh…

· Quản lý rủi ro tín dụng: Nguyên tắc đảm bảo an toàn tín dụng:

· Chất lượng tín dụng quan trọng hơn quy mô tín dụng.

· Ngay từ đầu các khoản cho vay phải có hai phương án trả nợ: nếu hoạt đông kinh doanh tốt thi trả nợ bình thường, nếu không phải có tải sản gán nợ.

· Phẩm chất người vay tiền.

· Những hiểu biết về doanh nghiệp đi vay.

· Việc ra quyết định cho vay là của NH, không bị chi phối bởi cac yểu tố khác.

· Mục tiêu của khoản tiền cho vay phải hàm chứa cơ sở việc trả nợ.

· NH phải thường xưyên theo dõi các khoản đã cho vay.

· NH phải nhận thức được thời điểm của chu kỳ kinh doanh.

· Đánh giá được chất lượng quản lý của DN, và các báo cáo tài chính.

· Quản lý các khoản thế chấp, đảm bảo về quyền sở hữu và có khả nằng chuyển đổi…

· DN nhỏ thường rủi ro hơn DN lớn.

· Cẩn thận khi lập hồ sơ tín dụng

· Xem xet khả năng rủi ro đạo đức của DN vay .

· Ưu tiên các khoản vay có bảo lãnh.

· Tìm hiểu mục đích sử dụng khoản vay của DN.

· Xác định các khoản vay có vấn đề:

· Giám sát các khoản vay có vấn đề

· Có biên pháp giúp DN sửa chữa kế hoạch, khắc phục tình trạng khó khăn.

· Tằng tài sản thế chấp hoặc bán tài sản thế chấp

· Kéo dài thời hạn trả nợ hoặc cho vay tiếp.

· Phân tích kết quả của kế hoạch sửa chữa của DN.

· Thu hồi khoản vay.

1.4.Các tàI sản khác:
1.4.1.TÀI sản uỷ thác:

-TÀI sản uỷ thác là tàI sản được hình thành  theo sự uỷ thác của khách hàng.

-Ngân hàng làm nhiệm vụ uỷ thác cho vay cho các ngân hàng khác, các tổ choc chính phủ hoặc phi chính phủ.

-TÀI sản uỷ thác còn bao gồm chứng khoán uỷ thác(đầu tư uỷ thác)

-TÀI sản uỷ thác thường chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng tàI sản của ngân hàng thương mại.

-TÀI sản uỷ thác ít rủi ro và mang lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng.

*Quản lý tàI sản uỷ thác:

-Ngan hàng phảI bảo quản, theo dõi và có thể tăng thu nhập cho khách hàng.

-Với các khoản cho vay uỷ thác,ngân hàng phảI theo dõi để dảI ngân, thu nợ kịp thơi.

-Với nhiều khoản đầu tư khách hàng uỷ thác cho ngân hàng các quyết định mua bán.Vì vậyngân hàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ uỷ thác kèm theo tư vấn.

-Mục đích của quản lý tàI sản uỷ thác là mở rộng thị trường uỷ thác trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụu.

1.4.2.Phần hùn vốn(liên kết)

-Hùn vốn kinh doanh là việc ngân hàng thương mại ding vốn góp vào một thương vụ làm ăn hoặc hùn hạp thành lập một cơ sở sản xuất kinh doanh nào đó dưới dạng cổ phần với lãI suet không cố định mà chỉ tuỳ thuộc vào hiệu quả của thương vụ đầu tư.

-Thông thường các ngan hàng không tham gia với các công ty trên cho đến phút cuối cùng.Yêu cầu thanh tióan của tàI sản buộc nó chỉ hùn xong giai đoạn đầu rôìu bán lại cổ phần cho người khác.

LÀI hay lỗ của hình thức đầu tưnày phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu quả tính toán do nó tiên đoán trước khi quyết định bỏ vốn đầu tư.

-Phần hùn vốn là loại tàI sản dễ thu lợi tức cao song cũng dễ lỗ rất nặng vì tính bất định của tình hình kinh doanh thường lớn.

-ở các nước phát triển, tỷ lệ hùn vốn thường ở mức 5-10% tàI sản.

-ở các nước đang phát triển tỷ lệ này có thể thaaps hơn.

Đầu tư góp vốn liên doanh mua cổ phần của một số ngân hàng thương mại VN năm2003:

Vietcombank     583.712 tỷ VNĐ chiếm 0.60% tổng tàI sản

 Incombank       218.248 tỷ VNĐ chiếm 0.27% tổng tàI sản

BIDV                303.601 tỷ VNĐ chiếm 0.35% toỏng tàI sản

Techconbank    8.015      tỷ VNĐ chiếm 0.145 tổng tàI sản

Eximbank         13.901    tỷ VNĐ chiếm 0.22% tổng tàI sản

Các nhà kinh tế xem phần hun vốn có độ an toàn thấp ,rủi ro cao.

1.4.3.Các tàI sản khác:

-Các tàI sản khác là nhà cửa, trang thiết bị và các khoản ứng trước ngân hàng phục vụ  cho quá trình kinh doanh của ngân hàng và cho thuê.

-Các tàI sản khác thường chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tàI sản song các tàI sản này ảnh hưởng tới vị thế và năng suất lao động của ngân hàng.

-TÀI sản cố định là 1 khoản mục quan trọng trong danh mục các tàI sản khác.Loại tàI sản nàycó ở tất cả các ngân hàng vào tất cả mọi thời đIúm.Nó là giá trị của các đIũu kiện tồn tại và làm việc cơ bản như văn phòng ,các trụ sở chi nhánh khác….

-TÀI sản cố định không những không sinh lãI mà còn phảI tốn chi phí bảo dưỡng.

Các tàI sản khác năm 2003 của một số ngân hàng thương mại VN:

Vietcombank   7985.316 tỷ VNĐ(trong đó TSCĐ là 334.498 tỷ) chiếm 8.21%tổng tàI sản

Incombank        915.615 tỷ VNĐ(TSCĐ là 755.876 tỷ) chiếm 1.13%tổng tàI sản 

BIDV    845.007 tỷ VNĐ(TSCĐlà 472.688 tỷ ) chiếm0.98% tổng tàI sản

Techcombank 60.694tỷ VNĐ (TSCĐ là  51.44tỷ) chiếm 1.1% tổng tàI sản

Eximbank        137.932 tỷ VNĐ(TSCĐ là 135.463tỷ) chiếm 2.15% tổng tàI sản

*Quản lý các tàI sản khác:
-Trang thiết bị ,nhà cửa của ngân hàng tuy chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng tàI sản song nó đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng.

-Ngân hanggf thường phân loại tàI sản để tính  khấu hao phù hợp.Ngân hàng thường đưa ra các quyết định về quản lý trang thiết bị hạn chế trộm cắp,sử dụng lãng phí hoạc bừa bãI gây hang, quy định về sửa chữa, bảo dương hoặc mua bảo hiểm tàI sản.

*Nằm trong các tàI sản khác ,chuyển nhượng dự trữ và chứng khoán qua đêm với thoả thuận mua lại cũng là những tàI sản rất phổ biến.

-Chuyển nhượng dự trữ:

Trong trường hợp các ngân hàng thương mại có khó khăn về dự trữ tiên mặt,nó có thể tiến hành vay mượn liên ngân hàng. Khi ngân hàng vay mượn dự trư của ngân hàng khác có tàI khoản tại ngân hàng TW, bên tàI sản nợ của nó phát sinh khoản nợ vay mượn dự trữ, và khi nó cho các ngân hàng khác vay, khoản nợ cho vay này không nêu trong danh mục cho vay ở trên mà nằm trong loại “tàI sản có tạm thời”

-Chứng khoán qua đêm với thoả thuận mua lại:

Loại tàI sản này khong được các ngân hàng xếp vào nhóm “đầu tư chứng khoán”vì các tính chất:

+Thời gian đáo hạn của nó rất ngắn,24 giờ đến 1 tuần là tối đa, có khi dưới 24 giờ.

+Không phảI là loại chứng khoán thông thường.

Các ngan hàng thường ding tiên thừa vào cuối mỗi ngày(khi đã hết tất cả các cơ hội đầu tư) đem ra thị trường tiền tệ để mua loại chứng khoán qua đêm.

1.4.4.Các tàI sản ngoại bảng:

-Các tàI sản ngoại bảng là những tàI sản được hình thành từ những hoạt động ngoàI  bảng kết toán tàI sản  liên quan đến việc mua bán  những công cụ tàI chính  và tạo ra thu nhập nhờ  các khoản lệ phí và bÊn các món cho vay.

-Những loại tàI sản này không trực tiếp hình thành do sử dụng nguồn vốn mà ngân hàng huy động.

-Các tàI sản ngoại bảng  đều tác động đến lợi  nhuận của ngân hàng nhưng không they trên  bảng quyết toán tàI sản của ngân hàng.

-Nhiều ngân hàng lớn hoạt động ngoại  bảng chiếm phần quan trọng.
Vd:Vietcombank năm2004 tàI sản ngoại bảng là 23103.364 tỷ VNĐ chiếm 19.06% tổng tàI sản của ngân hàng.

-Các tàI sản ngoại bảng không  được sử dụng để tính các chỉ tiêu tàI chính quan trọng liên quan đến tổng tàI sản nhưng tàI sản ngoại bảng cũng phản ánh dung lượng công tác của ngân hàng , tạo nên thu nhập và rủi ro cho ngân hàng.

*Quản lý tàI sản ngoại bảng:

-Quản lý tàI sản ngoại bảng thực chất là quản lý rủi ro bởi tàI sản ngoại bảnh mang lại thu nhập cho ngân hàng đồng thời gắn với rủi ro và các ngân hàng khi tính toán các  chỉ tiêu an toàn  đều tính tới tàI sản ngoại bảng.

-Ngân hàng phân loại tàI sản ngoại bảng theo thời gian,chủ thể ,tính chất rủi ro.

-Ngân hàng phảI thưc hiện nghiên cứu dự báo về các nhân tố ảnh hưởnh  đến tàI sản ngoại bảng , từ đó mà ngân hàng xếp loại các tàI sản ngoại bảng và hoạch định chính sách cung cấp các hợp đồng tàI chính tương lai.

-Ngân hàng cân dự phòng tính trước nguồn tàI trợ cho tàI sản ngoại bảng.

-Một số tàI sản nội bảng được đua ra ngoại bảng để theo dõi như các khoản nợ không có khả năng thu hồi ,lãI treo.  

II.Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tài sản trong các ngân hàng thương mại

     Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại (NHTM) là việc huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận. Việc sử dụng vốn chính là quá trình tạo nên các loại tài sản khác nhau của ngân hàng.Như vậy, để sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm thu lợi nhuận cao nhất là một vấn đề đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công của mỗi NHTM. Chính vì vậy, mỗi ngân hàng cần dựa vào đặc điểm của từng loại tài sản, những điều kiện về kinh tế- xã hội, môi trường để lựa chọn cho mình một cơ cấu tài sản hợp lý nhất. Việc lựa chọn cho mình một cơ cấu tài sản trong mỗi ngân hàng luôn phải chịu tác động của rất nhiều nhân tố. Song để có được cái nhìn một cách cụ thể hơn, chúng ta cần phân tích sự tác động này dưới 2 hình thức phân chia tài sản,đó là tài sản dự trữ và tài sản sinh lời. Do đặc tính không sinh lời của mình, mà chỉ nhằm phục vụ nhu cầu chi trả tiền mặt nhanh chóng trong giao dịch với khách hàng nên tỷ lệ tài sản dự trữ trong tổng tài sản của ngân hàng thường là khá nhỏ, chỉ cần  đạt ở mức thấp nhất có thể được cho nhu cầu giao dịch. Còn đối với tài sản sinh lời, do ngân hàng luôn theo đuổi mục đích lợi nhuận nên trong cơ cấu tài sản thì nó sẽ chiếm một tỷ trọng rất lớn.

1. Trước hết, ta xét các nhân tố ảnh hưởng tới tài sản dự trữ. Các nhân tố cụ thể đó là:

          1.1 Chính sách tiền tệ mở rộng quốc gia. Thông qua chính sách này, Ngân hàng nhà nước đề ra mức dự trữ bắt buộc đối với các NHTM, kể cả ngân hàng quốc doanh và cả ngân hàng cổ phần.Tuỳ vào thời kỳ, quy mô Ngân hàng theo loại tiền và theo vùng… mà NHTW có sự điều chỉnh về tỷ lệ này. Theo số liệu của NHTW quy định năm 2003,tiền gửi thanh toán của đồng VN được hưởng lãi suất 1,2% một nămvà 1% một năm cho tiên gửi USD. Cũng theo quy định này, ngân hàng phải dự trữ một khoản nhất định với NHTW dưới dạng dự trữ bắt buộc, được tính bằng 3% tiền gửi của khách hàng bằng đồng Vncho kỳ hạn dưới 12 tháng, 4% cho tiền gửi của khách hàng bằng đồng ngoại tệ cho kỳ hạn dưới 12 tháng và 1% tiền gửi của khách hàng bằng đồng VN hoặc ngoại tệ cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Do đó, năm 2003 dự trữ bắt buộc tại NHTW chiếm 52,7% và tiền gửi thanh toán tại NHTW là 47,3%.

                Chính vì  khoản dự trữ bắt buộc không nhằm đem lại lợi nhuận cho các ngân hàng nên thông thường tỷ lệ này là thấp. Ví dụ, Ngân hàng Vietcombank năm 2004 thì tiền gửi tại NHTW là 2.607 tỷ VND chỉ chiếm 2,11% trong tổng tài sản có của ngân hàng này, còn của ngân hàng Techcombank chỉ chiếm 1,34%.

        1.2. Nhu cầu về tiền của xã hội (nhu cầu rút tiền gửi và nhu cầu tín dụng).

            - Khi nhu cầu rút tiền càng cao thì đòi hỏi tài sản ngâng quỹ cũng phải tăng lên, vì đây là nguồn đáp ứng nhu cầu chi trả nhanh chóng nhất của các ngân hàng.

   - Khi nhu cầu tín dụng tăng, tức là nhu cầu vay vốn tăng, điều này càng khuyến khích các ngân hàng nắm giữ ngân quỹ nhiều hơn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của khách hàng. 

 Tuy nhiên, cho dù nhân tố noà tác động thì lượng tiền mặt trong két của các ngân hàng cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tài sản có của ngân hàng đó mà thôi. Theo số liệu tổng kết của ngân hàng Vietcombank năm 2004 thì tỷ lệ tiền mặt và tương đương tiền mặt là 1,51% và của Techcombank là 2,07%.

Vì vậy, để việc quản lý đạt hiệu quả, các ngân hàng đúng nhu cầu tiền của từng thời kỳ để xác định lượng tiền mặt và cơ cấu tài sản cho phù hợp, đảm bảo nhu càu thanh toán và cho vay với khách hàng của mình. 

1.3.Nhu cầu chi tiêu của mỗi thời kỳ.

     Nhân tố này thường mang tính thời vụ, nó đòi hỏi dự trữ tiền mặt tạm thời gia tăng vào một số thời điểm dự kiến trước. Ví dụ như khi lúc thu hoạch mùa màng thì cần tiền mặt để trả cho lao động hay mùa Tết, khi các nhà buôn và khách hàng có nhu cầu chi tiêu nhiều hơn bình thường. 

 1.4.Tâm lý và thói quen giao dịch, sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế.

      Hiện nay ở Việt Nam, các ngân hàng luông phải nắm giữ một lượng tiền mặt rất lớn do tâm lý và thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của đại bộ phận người dân và các doanh nghiệp nhỏ. Do đó, buộc các NHTM phải dự trữ một lượng tiền mặt trong két lớn.

       1.5. Chu kỳ phát triển của nền kinh tế.

       Trong thời kỳ kinh tế phát triển thì sẽ có nhiều cơ hội đầu tư sinh lời, các nhà đầu tư và doanh nghiệp  sẽ có nhu cầu vay vốn để đầu tư và mở rộng sản xuất. Do đó, nhu cầu tín dụng và cho vay đối với ngân hàng là rất lớn,nên ngân hàng sẽ tăng cường hoạt động huy động vốn để cung cấp đủ  lượng tiền mặt dự trữ. Bên cạnh đó, thời kỳ kinh tế tăng trưởng cũng là khi mà thu nhập và mức sống của người dân tăng lên, làm cho dự trữ quốc dân cũng tăng lên. Vì vậy mà người dân sẽ có lượng tiền cho vay nhiều hơn. Điều này cũng làm cho khả năng huy động vốn để có tiền mặt là tăng lên đáng kể, phục vụ nhu cầu tiền mặt cho vay.

       Ngược lại,trong giai đoạn kinh tế suy thoái thì khả năng huy động vốn là gặp khó khăn và nhu cầu vay tiền để đầu tư cũng thấp nên ngân hàng không cần dự trữ tiền mặt nhiều. Nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì tỷ lệ lạm phát thường rất lớn, do đó người dân sẽ ồ ạt rút tiền hàng loạt để tránh đồng tiền mất giá. Vì vậy, để tránh khả năng không thể thanh toán cho khách hàng buộc các ngân hàng phải có lượng dự trữ tiền mặt rất lớn mới có thể chi trả được.

2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tài sản sinh lời.

2.1.Sự thay đổi trong lãi suất.

      Khi lãi suất tăng,người gửi tiền sẽ rút vốn để gửi vào nơi có thu nhập cao. Những người vay tiền có thể dừng các nhu cầu xin vay mới, tăng cường rút vốn từ hạn mức tín dụng lãi suất thấp. Như vậy, những thay đổi trong lãi suất tác động đồng thời cả nhu cầu gửi tiền và vay vốn và cả hai điều này điều tác động rất lớn đến tình trạng thanh khoản của ngân hàng. Hơn nữa, những vận động trong lãi suất sẽ ảnh hưởng tới giá trị thị trường của tài sản ngân hàng dự định bán nhằm tăng cường khả năng thanh khoản và tác động trực tiếp tới chi phí vay vốn trên thị trường tiền tệ.Vì vậy, nó sẽ làm cho cơ cấu tài sản của doanh nghiệp thay đổi.

2.2.Thời hạn của khoản cho vay.

        Đối với các ngân hàng thì khoản mục cho vay thường chiếm từ 50% đến 70% giá trị tổng tài sản của ngân hàng. Nó phản ánh hoạt động đặc trưng của ngân hàng , đó là cho vay lượng vốn dư thừa có đượctừ việc nhận tiền gửi. Trong đó, thời gian có liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lời của tài sản. Do đó, vấn đề thời hạn của khoản vay cũng là một nhân tố quyết định tới cơ cấu tài sản của ngân hàng.

Thông thường, tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng thường cao hơn tín dụng trung và dài hạn: các ngân hàng chủ yếu nắm giữ các tín dụng ngắn hạnhoặc các tín dụng có khả năng chuyển đổi nhanh lãi suất đấnh vào các khoản cvay thường và vay thấu chi phản ánh tín dụng kém và độ rủi ro của chúng.Tín dụng trung và dài hạn thường có tỷ trọng thấp hơn, nguồn vốn đắt và khan hiếm hơn.

2.3.Mức độ rủi ro tín dụng.

      Thường thì tín dụng là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phần lớn các NHTM với tỷ lệ khoảng 70% tổng tài sản. Vì vậy mà múc độ rủi ro tín dụng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới cơ cấu tài sản trong ngân hàng, có thể gây thua lỗ hoặc phá sản cho ngân hàng. Có 2 mối quan hệ giữa rủi ro và sinh lổitng hoạt động tín dụng. Trước khi tài trợ, mối quan hệ có thể là: Rủi ro càng cao, sinh lợi kỳ vọng càng cao;cho vay trung và dài hạn  , cho vay tiêu dùng…rủi ro cao hơn thì lãi suât danh nghĩa sẽ cao hơn so với lãi suất cho vay ngắn hạn, hoặc cho vay đối với doanh nghiệp…Tuy nhiên sau khi tài trợ, quan hệ đó lại là tổn thất càng caothì sinh lợi càng thấp.Vì vậy ngân hàng cần phải xác định cho mình mức độ rủi ro tín dụng để đảm bảo hoạt động có sinh lời.  Ngân hàng thường tiến hành phân loại rủi ro tín dụng dụa trên thống kê kinh nghiệm và phân tích các điều kiện thị trường. Phân loại này cho phép các nhà quản lý xác định các tỷ lệ rủi roliên quan tới từng nhóm khách hàng, các nguyên nhân gây ra rủi ro và môi trường nảy sinh rủi ro. Phân loại này cũng cho phép các nhà quản lý xác định các phép rủi ro tín dụng một cách hợp lý và ngưỡng rủi ro có thể chấp nhận được.Ví dụ: với Techcombank, trong hình thức cho vay thấu chi, điều kiện để được cho vay thấu chi là các doanh nghiệp phải được xếp loại BB trở lên theo tiêu chuẩn phân loại khách hàng của Techcombank, có nghành nghề kinh doanh ổn định…

Thông thường, tại các ngân hàng luôn có lập ra quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nhằm hạn chế những thiệt hại khi rủi ro xảy ra. Tuy nhiên, tỷ lệ của quỹ này cung thường rất nhỏ, ví dụ như quỹ dự phòng dự trữ  của ngân hàng Vietcombank năm 2004 chỉ có 1080 tỷ VND, chiếm 0,87% tổng tài sản có của ngân hàng này.

2.4. Sự biến động tỷ giá,lãi suất trên thị trường chứng khoán.

         Các NHTM thường nắm giữ chứng khoán vì mục tiêu thanh khoản và đa dạng hoá tài sản. Đây có thể nói là hàng rào thứ 2 để đáp ứng những nhu cầu về tiền mặt và được ngân hàng sử dụng như một nguồn hỗ trợ thanh khoản trên cơ sở những chứng khoán khả mại. Đồng thời đây cũng là những tài sản mang lại thu nhập cho ngân hàng  và có thể bán đi để gia tăng ngân quỹ khi cần thiết.Vì vậy,trong các NHTM  thưòng có tỷ lệ đầu tư chứng khoán là khá lớn,ví dụ  ở ngân hàng Vietcombank năm 2004 thì dầu tư chứng khoán là 18527 tỷ VND, chiếm 15% trong tổng tài sản có của ngân hàng. Có thể nói, chứng khoán là một khoản mục rất quan trọng trong cơ cấu tài sản của mỗi ngân hàng. Vì vậy, sự biến động về tỷ giá và lãi suất trên thị trường chứng khoán sẽ tác động trực tiếp tới quy mô và cơ cấu tài sản của ngân hàng. Sự tác động này được thể hiện dưới 2 góc độ là mức độ an toàn và khả năng sinh lợi. Hai vấn đề này luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thường thì những chứng khoán có tính thanh khoản cao là những chứng khoán an toàn, dễ bán, ít giảm giá nhưng có tỷ lệ sinh lời thấp và ngược lại. Vì vậy, đòi hỏi các ngân hàng phải phân tích nó nhằm bảo vệ tài sản cho mình và tăng cường thu lợi nhuận.

              - Về mức độ an toàn, ngân hàng cần phải thường xuyên theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của các công ty phát hành chứng khoán, tinh hình lãi suất thị trường, giá bất động sản…trên thị trường. Hiên nay, tại các NHTM của Việt Nam để đảm bảo tính an toàn cho ngân hàng khi nắm giữ các giấy tờ có giánên chỉ mới chấp nhận cho vay chiết khấu đối với các loại chứng khoán do các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phát hành.Thông thường, các chứng khoán này có độ an toàn cao, ít biên động về tỷ giá. 

                - Ngoài ra, về khả năng sinh lời, ngân cũng luôn quan tâm tới thời gian đáo hạn của chứng khoán, để quyết định cho vay tái chiết khấu đối với các giấy tờ có giá. Hiện nay ở Việt Nam thì thời gian để NHTM cho vay chiết khấu đối với các giấy tờ có giá là 90 ngày.

 2.5.Qui mô của ngân hàng.

       Đây là một yếu tố quan trọng quyết định tới cấu trúc danh mục cho vay của từng ngân hàng. Ngân hàng lớn là các ngân hàng bán buôn,chủ yếu cung cấp các các khoản tín dụng trị giá lớn cho công ty và hãng kinh doanh. Trong đó các ngân hàng nhỏ thường tập trung vào nghiệp vụ tín dụng bán lẻ dưới dạng các khoản cho vay cá nhân giá trị nhỏ, cho vay trả góp…Trong cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp của ngân hàng Techcombank thì loại hình công ty TNHH là chủ yếu, chiếm 55% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng đạt hơn 1262 tỷ VND, tiếp đến là cho vay cá nhân với 29%, DNNN là 10% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6%.

        Ngoài ra, quy mô ngân hàng còn thể hiện ở mạng lưới hoạt động của các ngân hàng chi nhánh của NHTM đó. Ngân hàng nào có chi nhánh rộng khắp sẽ có khả năng huy động vốn lớn hơn. Ví dụ, tại Việt Nam thì Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là có quy mô lớn nhất với hệ thống ngân hàng chi nhánh rộng khắp 64 tỉnh, thành phố. Nó đã mở các chi nhanh ngân hàng đến hầu hết các huyện và một số nơi đã có ngân hàng liên xã. Vì vậy mà khả năng huy động vốn của nó là rất lớn, nhất là ở các khu vực nông thôn.

2.6. Uy tín của ngân hàng.

     Sự tác động của nhân tố này thể hiện ở các mặt sau:

              - Uy tín về mức độ an toàn cũng như về chất lượng của các loại

 hình dịch vụ của ngân hàng là sức hút rất lớn đối với khách hàng khi có nhu cầu gửi các khoản tiết kiệm và gửi tiền thanh toán. Do đó ngân hàng sẽ có thể huy động vốn  lớn hơn, tăng khả năng thu lợi nhuận. Tại Việt Nam, do tâm lý còn e ngại độ an toàn của các ngân hàng ngoài quốc doanh nên người dân khi đi gửi tiết kiệm thường ậi các ngân hàng quốc doanh.

                         - Các ngân hàng có uy tín sẽ có cơ hội được các tổ chức chính trị, các cơ quan kinh tế của chính phủ cho tiến hành quản lý tài sản uỷ thácvà cho vay để thu lợi nhuận. Hiện nay ở Việt Nam thì hầu như chỉ có ngân hàng quốc doanh mới được các cơ quan chính phủ cung cấp nguồn vốn để cho vay uỷ thác. Ví dụ, Ngân hàng nông nghiệp và nphát triển nông thôn Việt Nam cho vay hộ WB theo chương trình xoá đói giẩm nghèo tại một số tỉnh tại Việt Nam. Ngân hàng này chỉ thực hiện cho vay hộ và hưởng hoa hồng hay phí uỷ thác.

Những vấn đề đang bàn cãi hiện nay về tài sản của các NHTM

Vấn đề 1: Chất lượng tín dụng.

Theo nhận định của một cán bộ quản lý tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: “Chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại VN đang tốt lên”. Tốt ở đây được hiểu là tốt so với trước nhưng nếu khẳng định là rất tốt thì là một sai lầm. Hàng loạt vấn đề vẫn được đặt lên bàn, từ cơ cấu nguồn vốn bất hợp lý, dùng quá nhiều vốn huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn, đến chất lượng thẩm định dự án còn kém. Một chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng tín dụng là tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn. Đối với các ngân hàng quốc doanh nợ quá hạn gấp gần 13 lần so với tỉ lệ nợ quá hạn của các ngân hàng nước ngoài đạt 7.7% tổng dư nợ. Dẫn đầu về nợ quá hạn ngân hàng quốc doanh đang phải đối mặt với thực tế lợi nhuận không để bù đắp rủi ro. Hiện nay quy định trích dự phòng rủi ro (DPRR) của VN và quốc tế chênh nhau cỡ 10% ( tức là ví dụ theo thông lệ quốc tế một ngân hàng phải trích DPRR 3000 tỉ đồng thì theo quy định VN họ chỉ phải trích 2700 tỉ đồng). Nhưng ngay cả theo quy định VN, lợi nhuận của các ngân hàng quốc doanh mới đủ để trích DPRR gần đầy đủ. Nếu lấy tổng DPRR trừ đi tổng số vốn mất ( nợ xấu) thì còn thiếu từ 2% đến 3%. Tỷ lệ 2%-3% không nghiêm trọng nhưng vẫn đáng lo ngại. Tuy nhiên khi trao đổi với báo giới lãnh đạo các ngân hàng quốc doanh cho biết họ vẫn đang kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn và lợi nhuận của họ đang tăng mạnh mẽ. Lợi nhuận trước thuế năm 2005 của Vietcombank, như ông Vũ Viết Ngoạn, tổng giám đốc cho biết ước đạt 1700 tỉ đồng trích DPRR 1300 tỉ đồng. Ngân hàng Công thương năm nay có mức lợi nhuận gấp đôi năm ngoái 2050 tỉ đồng sau khi trích DPRR 1510 tỉ đồng còn lại 540 tỉ đồng. ở ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV), Tổng giám đốc Trần Bắc Hà nói : “ Lợi nhuận của chúng tôi tăng 15% so với năm trước. Ngân hàng đã trích DPRR được 50% so với kế hoạch phải trích đến năm 2007. Hiện tổng DPRR của BIDV là 4700 tỉ đồng trong đó có 2000 tỉ đồng trích từ lợi nhuận năm nay”.

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, theo ông Võ Tiêm Hồng, trưởng phòng nguồn vốn, tăng 59,3% so với năm 2004, đã trích được 5104 tỉ đồng DPRR đã xử lý 4271 tỉ đồng nợ.

Với quyết định số 493/2005/QĐ-ngân hàng Nhà nước ngày 22/4/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động của tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước hi vọng các khoản nợ xấu sẽ bộc lộ rõ trên bảng cân đối kế toán trên cơ sở đó từng tổ chức tín dụng và toàn nghành sẽ có hướng xử lý rủi ro tín dụng đảm bảo cho hoạt động của hệ thống lành mạnh. Tuy nhiên tỉ lệ nợ xấu được báo cáo chính thức của các ngân hàng thương mại Nhà nước đã gây bất ngờ: quá thấp so với dự kiến. Nguyên nhân chủ yếu do một số ngân hàng sợ ảnh hưởng đến kết quả tài chính. Nếu số nợ xấu lớn thì phải trích lập DPRR cũng lớn số tiền này phải hạch toán vào chi phí hoạt động. Một lý do nữa cũng được đề cập tới là một số giám đốc chi nhánh lo ngại bị đánh giá xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành nên cũng không muốn bộc lộ tỷ lệ nợ quá hạn của đơn vị mình. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố nợ quá hạn chính thức chỉ có 2,3% tổng dư nợ và Sở giao dịch ngoại tệ của NHNNo năm nay lãi 510 tỉ đồng trong khi vài tháng trước báo chí đã đăng tải chuyện sở này lỗ gần 500 tỉ đồng do kinh doanh ngoại hối. Vậy độ tin cậy của các chỉ số do các ngân hàng quốc doanh công bố đến đâu có lẽ chỉ ngân hàng đó biết.

Việc đảm bảo chất lượng tín dụng không chỉ dựa trên kết quả báo cáo của các NHTM mà con dựa trên kết quả các cuộc thanh tra tại chỗ của NHNN. Qua kết quả thanh tra giám sát cho thấy nợ quá hạn mới phát sinh của các chi nhánh NHTM Nhà nước chủ yếu là phát sinh từ các DNNN làm ăn thua lỗ, nhất là các công ty xây dựng, công ty công trình giao thông. Tình trạng nợ tồn đọng trong XDCB kéo dài nhiều năm khiến tăng nợ quá hạn của các DNNN tại ngân hàng. Tại Hà Giang chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển có gần 100% số nợ quá hạn là thuộc lĩnh vực XDCB. Kết quả của chương trình “ Đại công trường” ở Hà Giang đã dẫn đến có số nợ quá hạn gần 700 tỉ đông của các NHTM chủ yếu trong lĩnh vực XDCB.

Trong thời gian qua các NHTM đã tập trung vào phân tích thực trạng dư nợ của các doanh nghiệp, rà soát lại các đơn vị đã gia hạn nợ, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án trung dài hạn, nắm bắt tình hình cổ phần hoá DNNN đồng thời tăng cường công tác kiểm tra trước trong và sau khi cho vay, xác định lại giá trị tài sản thế chấp, tiến hành đăng kí giao dịch bảo đảm đối với các khoản vay. Nhìn chung tuy đạt một số chuuyển biến tích cực nhưng việc xử lý nợ xấu nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM đang gặp một số vấn đề nan giải chủ yếu là do khách quan. Các doanh nghiệp nhất là DNNN có vay nợ thanh toán công nợ đều chờ Nhà nước có hướng xử lý xoá nợ, nên cố ý chây ú, không thiện chí trả nợ. Nhiều doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi nên phải chờ kết quả chuyển đổi để tiếp tục đòi nợ. Trong khi đó một số DNNN tiếp nhận DN khác sáp nhập vào mình đến nay chưa đồng ý tiếp tục trả nợ cho DN sáp nhập…Các NHTM thu hồi nợ đọng thông qua con đường khởi kiện còn mất thời gian chờ đợi xét xử sau đó lại bị kéo dài thời gian thi hành án nên kết quả thu hồi nợ rất thấp. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan trên còn một số nguyên nhân chủ quan do chính sách cho vay của các ngân hàng vẫn còn bất cập.

Như vậy một trong những trọng tâm của ngân hàng quốc doanh không phải chỉ là gia tăng lợi nhuận mà là kiểm soát tốt hơn giảm với tốc độ nhanh hơn những khoản nợ xấu. Lợi nhuận của ngân hàng VN chủ yếu do tín dụng mang lại. Lợi nhuận chung có thể nhìn thấy vào ngày cuối cùng của năm nhưng lợi nhuận thực sự của từng khoản vay phải đợi đến khi đáo hạn, mà có thể kéo dài nhiều năm. Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng quốc doanh vì thế không chỉ thể hiện ở chỉ tiêu lợi nhuận, trích DPRR mà quan trọng hơn là tỉ lệ nợ quá hạn và số nợ xấu tuyệt đối.

Vấn đề 2: Tài sản bảo đảm tiền vay

Tài sản bảo đảm tiền vay là cam kết của người vay tiền với ngân hàng nhằm giảm tổn thất cho ngân hàng trong trường hợp người vay không trả được nợ. Nếu người vay không đủ khả năng hoàn trả các khoản tiền vay NHTM có thể bán tài sản đảm bảo và dùng tiền thu được để bù lại các tổn thất do món vay đó gây ra. Trong điều kịên môi trường kinh tế ( hội nhập, cạnh tranh- thua lỗ phá sán là tất yếu) và môi trường pháp lý của nền kinh tế VN chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi như: luật đất đai, luật doanh nghiệp, bộ luật dân sự… luôn tác động làm gia tăng những rủi ro cho bất kì khoản vay nào thì việc cho vay có tài sản đảm bảo là một trong những yếu tố làm góp phần nâng cao chất lượng các khoản cho vay, hạn chế tổn thất cho các NHTM. Chất lượng của TSBĐ tại thời điểm NH xử lý có tính chất quyết định tới nguồn thu hồi nợ của NH. Ví dụ nếu chúng ta nhận TSBĐ là dây chuyền máy móc thiết bị khi phải phát mại thì tiêu chuẩn công nghệ còn phù hợp hay không so với thị trường sẽ là quyết định giá cả của tài sản bảo đảm này nếu lạc hậu thậm chí giá trị chỉ là sắt vụn và phải tốn chi phí thanh lý. Do vậy việc quản lý đánh giá phân tích danh mục tài sản mà các NHTM đang nhận làm bảo đảm tiền vay dưới các hình thức như thế chấp cầm cố bảo lãnh là khâu tác nghiệp hết sức cần thiết.

Hiện nay văn bản pháp lý cao nhất quy định về việc bán đấu giá tài sản là nghị định số 05/2005/NĐ-CP của chính phủ tuy nhiên sau một thời gian thực hiện quy chế mới đã bộc lộ những hạn chế nhất định gây không ít khó khăn cho các ngân hàng.

Thứ nhất : Các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc ngân hàng thương mại đã được thành lập theo quyết định số 150/2001/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ với chức năng thay mặt ngân hàng giải quyết số lượng lớn tài sản bảo đảm nợ vay thu về hàng trăm tỉ đồng cho các ngân hàng. Một trong những hình thức bán tài sản được công ty QLN&KTTS  thường xuyên thực hiện là bán tài sản công khai trên thị trường với sự kết hợp có xác nhận, chứng thực của các cơ quan công chứng, chứng thực liên quan. Tuy nhiên, từ khi thực hiện theo quy chế bán đấu giá tài sản mới của nghị định số 05 thì các cơ quan công chứng, chứng thực không đồng ý công chứng việc tự bán tài sản công khai cho các công ty QLN&KTTS , lý do được đưa ra là các công ty QLN&KTTS không phải là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp. Theo các cơ quan chức năng trên thì các công ty QLN&KTTS đã không đáp ứng đủ các quy định về Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy chế bán đấu giá tài sản: phải có đăng kí kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản, có ít nhất một đấu giá viên và có cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện bán đấu giá tài sản. Nhưng hầu hết các công ty QLN&KTTS  đều không đáp ứng đủ các điều kiện như trên. Tuy nhiên các chuyên gia pháp lý cho rằng hoạt động tự bán đấu giá tài sản của công ty QLN&KTTS không trái nghị định 05 và cơ quan công chứng, chứng thực vẫn phải có trách nhiệm công chứng, chứng thực cho hoạt động đó. Hiện nay các văn bản hướng dẫn quy chế bán đấu giá tài sản theo nghị định số 05 chỉ có thông tư 03/2005/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ tư pháp, các thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính, các văn bản trên cũng không quy định về hoạt động của các công ty QLN&KTTS , không quy định về thủ tục và hồ sơ xin cấp thể đấu giá viên vì vậy đến nay các công ty này hoàn toàn bế tắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình. Hậu quả là hàng trăm tỉ đồng tài sản bảo đảm nợ vay đang bị đóng băng gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, tiền, vốn của Nhà nước nói chung cua các NHTM nói riêng. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề đáng bàn cãi xoay quanh quy định này như: Quy định về số người tham gia bán đấu giá, Quy định về trả giá lần đầu thấp hơn giá khởi điểm, Quy định về xác định giá khởi điểm và xử lý khoản tiền đặt trước…

Vì vậy trước mắt để tạo điều kiện cho các NHTM và các công ty QLN&KTTS của NHTM hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện triệt để đề án xử lý nợ tồn đọng đã , khai thác tài sản bảo đảm nợ vay một cách tốt và nhanh nhất các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có văn bản hướng dẫn cụ thể Nghị định 05 về những vấn đề nêu trên.

Đặc điểm và cơ cấu Tài sản của 1 NHTM ở Việt Nam


Ngân hàng Sài Gòn thương tín – Sacombank được thành lập vào năm 1991 với sự hợp nhất của 4 tổ chức tín dụng. Với số vốn khởi đầu 3 tỷ, sau 15 năm hoạt động, Sacombank đã trở thành Ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất cả nước với vốn đIều lệ hiện nay là 1125 tỷ VNĐ.


Ta có các số liệu sau

Bảng cân đối kế toán của ngân hàng Sacombank

	Chỉ tiêu
	Quý I/2005

(tr đồng)
	Quý II/2005

(tr đồng)

	I.Tiền mặt tại quỹ
	827.052
	1.181.307

	II.Tiền gửi tại NHNN
	291.440
	232.577

	III.Tiền gửi tại các TCTD trong nước và ở nước ngoàI
	1.039.763
	791.984

	IV.Cho vay các TCTD khác
	99
	99

	1.Cho vay các TCTD khác
	99
	99

	2.Dự phòng phảI thu khó đòi
	-
	-

	V.Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
	6.621.162
	7.340.024

	1.Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
	6.665.273
	7.384.107

	2.Dự phòng phảI thu khó đòi
	(44.111)
	(44.083)

	VI.Các khoản đầu tư
	1.660.285
	1.771.148

	1.Đầu tư vào chứng khoán
	1.433.917
	1.524.417

	2.Góp vốn liên doanh, mua cổ phần
	229.410
	251.148

	3.Dự phòng góp vốn liên doanh, mua cổ phần
	(3.042)
	(4.417)

	VII.TÀI sản có khác
	712.192
	790.231

	Tổng cộng tàI sản
	11.151.993
	12.107.370


            Dựa vào các số trên, ta nhận thấy Tài sản của ngân hàng Sacombank có một số đặc điểm sau:


TÀI sản của Sacombank không ngừng tăng lên trong thời gian qua.Tại thời đIểm quý I/2005, tổng tàI sản đạt 11.151,993 tỷ đồng thì đến 30/6/ 2005 (tức là hết quý II) thì đã tăng thêm 955,377 tỷ đồng, đưa tổng giá trị tàI sản lên 12.107,370 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong vòng 3 tháng, tốc độ tăng đã đạt  8,5%. Trong đó:


-Ngân quỹ của Sacombank bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi tại NHNN và các TCTD  ở quý II/2005 đạt 2.205,868 tỷ đồng, tăng tới 22% so với quý I/2005.Ta biết rằng ngân quỹ là tàI sản không sinh lời tuy nhiên việc Sacombank tăng dự trữ  đã đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng,đáp ứng nhu cầu chi trả thường xuyên khi mà đa số dân chúng và các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam vẫn quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán.


-Các khoản cho vay trong quý II/2005 đã đạt 7.340,123 tỷ đồng, tăng 10,8% so với quý I. Trong đó, chủ yếu đối tượng vay là các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước đã tăng 718,834 tỷ đồng,trong khi dự phòng phảI thu khó đòi lại giảm. Cho vay là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng nên Các khoản cho vay tăng nhanh với hệ số an toàn cao đã tạo ra một lượng lợi nhuận lớn cho Sacombank, làm tổng tàI sản của Sacombank liên tục tăng.


-Các khoản đầu tư của Sacombank vẫn chủ yếu tập trung vào Chứng khoán, đặc biệt là chứng khoán của chính phủ.Tại quý II/2005, các khoản đầu tư đạt 1.771,148 tỷ đồng,  tăng 6,67% so với quý I, trong đó riêng đầu tư vào Chứng khoán đã tăng 90,5 tỷ, chiếm tới 86% các khoản đầu tư của Sacombank. Việc Sacombank nắm giữ một lượng chứng khoán lớn không những mang lại thu nhập cho ngân hàng mà còn giúp ngân hàng gia tăng ngân quỹ một cách nhanh chóng,đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả  khi cần thiết.


-Các loại tàI sản khác của Sacombank cũng có chiều hướng tăng nhanh, từ 712,192 tỷ đồng trong quý I/2005 lên 790,231 tỷ đồng trong quý II, đạt mức tăng 10,9%


Nghiên cứu về tình hình tàI sản của Sacombank trong giai đoạn 2000-2004, ta  có bảng sau
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Trong giai đoạn 2000-2004, tổng tàI sản của Sacombank không ngừng tăng mạnh. Tính đến 31/12/2004, tổng tàI sản đã đạt 10.394,881 tỷ đồng, tăng tới 42,3% so với năm 2003 và nếu tính từ năm 2000 thì trong vòng 4 năm, tổng tàI sản đã tăng gần 5 lần.Đây là mức tăng rất lớn và đã đưa Sacombank nhanh chóng trở thành NHCP có vốn đIều lệ lớn nhất cả nước.


Tuy nhiên, cơ cấu của các loại tàI sản của ngân hàng Sacombank lại có 1 số đặc đIểm sau.

Tỷ trọng các bộ phận cấu thành tổng tàI sản Sacombank










đơn vị:Tr đồng

	                Năm

Chỉ tiêu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Ngân quỹ
	616.176
	645.607
	774.338
	1.307.943
	2.205.659

	Tín dụng
	1.488.436
	2376130
	3282199
	4712003
	5.958.543

	Đầu tư
	33.272
	33.072
	37.444
	914.152
	1.655.465

	TÀI sản khác
	64.487
	75.792
	202.420
	370.345
	575.214

	Tổng  cộng
	2.202.371
	3.130.601
	4.296.451
	7.304.443
	10.394.881

	Trong đó

Tỷ lệ tàI sản sinh lời
	66,09%
	76,96%
	77,265%
	77,024%
	73,248%


Tới 31/12/2004, ngân quỹ của Sacombank đã đạt 2.205,659 tỷ đồng, tăng 68,5% so với năm 2003 và chiếm 21% trong cơ cấu tàI sản. Nếu so với năm 2003 thì cơ cấu và tỷ trọng ngân quỹ trong tổng tàI sản của Sacombank đều tăng mạnh, nhưng xét trong cả giai đoạn 2000-2004 thì lại có xu hướng giảm xuống về cơ cấu. Năm 2000, ngân quỹ chiếm tới 28% trong tổng tàI sản thì đến năm 2004 chỉ còn chiếm có 21%, giảm 25%.


Cùng với ngân quỹ, hoạt động tín dụng của Sacombank cũng có xu hướng tăng nhanh. Tới 31/12/2004, tín dụng đạt 5.958,543 tỷ đồng, tăng 26,4% so với năm 2003. Tuy nhiên mức tăng lại nhỏ hơn tốc độ tăng của tổng tàI sản, dẫn đến tỷ trọng và cơ cấu của tín dụng trong tổng tàI sản lại có xu hướng giảm xuống, từ 67% năm 2000 xuống còn 57% năm 2004. Mặc dù vậy, tín dụng vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tàI sản của Sacombank, đóng góp trên 50% phản ánh hoạt động đặc trưng của Sacombank là cho vay với nhiều hình thức khác nhau.


Hoạt động đầu tư và các tàI sản khác của Sacombank có tốc độ tăng mạnh.Tới 31/12/2004, đầu tư đạt 1.655,465 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2003 trong khi các tàI sản khác đạt 575,214 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2003. Cả đầu tư và các loại tàI sản khác đều có tốc độ tăng nhanh hơn tốc độ tăng chung của tổng tàI sản, làm cho tỷ trọng và cơ cấu trong tổng tàI sản đều tăng.Năm 2004, đầu tư đã chiếm tới 16% tổng tàI sản trong khi năm 2003 chỉ chiếm 13% và năm 2000 mới có 2%. Các loại tàI sản khác cũng đóng góp 6% vào tổng tàI sản trong năm 2004. Như vậy, đầu tư và các loại tàI sản khác ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu tổng tàI sản của ngân hàng Sacombank.


ĐIều đáng chú ý là trong tổng giá trị tàI sản của Sacombank tăng nhanh thì tỷ trọng tàI sản sinh lời đã tăng một lượng đáng kể. Tại quý II/2005, tàI sản sinh lời đã đạt 9.159,771 tỷ đồng chiếm tới 75,65% tổng tàI sản.


Như vậy,  ta thấy đặc đIểm và cơ cấu trong tàI sản của ngân hàng có một số ưu đIểm sau.


-TÀI sản của Sacombank không ngừng tăng lên trong thời gian qua, trong đó tàI sản sinh lời ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Sự gia tăng của tàI sản sinh lời  so với tàI sản dự trữ đã phản ánh hoạt động hiệu quả của ngân hàng, mang lại cho ngân hàng một khoản lợi nhuận lớn, làm tổng tàI sản không ngừng tăng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Sacombank.


-Tỷ trọng của tín dụng có xu hướng giảm trong tổng tàI sản của Sacombank chứng tỏ ngân hàng đang đa dạng hoá các hoạt động đầu tư sinh lợi nhuận, không còn bó hẹp cho các hoạt động tín dụng thuần tuý.Trong khi đó lượng tàI sản đầu tư vào chứng khoán tăng đáng kể, không chỉ mang lại cho Sacombank một khoản lợi nhuận mà còn giúp ngân hàng có thể tăng ngân quỹ khi cần thiết, tăng khả năng an toàn trong thanh toán cho ngân hàng.

Các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động  sử   dụng vốn của Ngân hàng Thương Mại tại Việt Nam.

 Hoạt động  sử dụng vốn của NHTM đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ thống NHTM và toàn bộ nền kinh tế. Việc sử dụng vốn chính là quá trình tạo nên các loại tài sản khác nhau của Ngân hàng, trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tài sản lớn và quan trọng. Việc sử dụng vốn của  NHTM phải tuân thủ các quy định  về để  bảo đảm an toàn trong hoạt động  sử dụng vốn của Pháp luật. 

Các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động sử dụng vốn của NHTM được nêu rõ ở mục III, V, VI, trong quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 457/ 2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005. Cụ thể 

Mục III. Giới hạn tín dụng đối với khách hàng 

Điều 7.

1. Căn cứ Quy định này và thực tế hoạt động, chiến lược phát triển, tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải xây dựng chính sách nội bộ về các tiêu chí xác định một khách hàng và nhóm khách hàng liên quan, các giới hạn tín dụng áp dụng đối với một khách hàng và nhóm khách hàng liên quan, bao gồm các nội dung sau đây:

a. Tiêu chí xác định một khách hàng và nhóm khách hàng liên quan.

b. Các giới hạn tín dụng áp dụng đối với một khách hàng và một nhóm khách hàng có liên quan.

c. Hạn mức, tỷ lệ cho vay, bảo lãnh tối đa trong tổng dư nợ tín dụng đối với một ngành kinh tế hoặc một khu vực kinh tế.

d. Chiến lược đa dạng hóa tài sản “Có”, chính sách và cách thức theo dõi đối với các khoản cho vay, bảo lãnh vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

®. Khoản cho vay và tổng các khoản cho vay vượt quá 10% vốn tự có của tổ chức tín dụng phải được Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền thông qua.

e. Trường hợp các khách hàng có liên quan có quan hệ kinh tế phụ thuộc, tổ chức tín dụng cần đánh giá thận trọng, chặt chẽ để đưa ra các quyết định chính xác bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

2. ít nhất 6 tháng một lần hoặc trong trường hợp đặc biệt, cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng xem xét đánh giá lại tình hình và việc thực hiện chính sách này của tổ chức tín dụng.

Điều 8.

1. Giới hạn cho vay, bảo lãnh:

1.1. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

1.2. Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trong đó mức cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại khoản 1.1. điều này.

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

1.3. Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng tối đa không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài.

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài.

Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài, trong dó mức cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài.

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài.

2. Giới hạn cho thuê tài chính:

2.1. Tổng mức cho thuê tài chính đối với một khách hàng không được vượt quá 30% vốn tự có của công ty cho thuê tài chính.

2.2. Tổng mức cho thuê tài chính đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 80% vốn tự có của công ty cho thuê tài chính, trong đó mức cho thuê tài chính đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 2.1 điều này.

Điều 9.

Các giới hạn quy định tại Điều 8 Quy định này không áp dụng đối với trường hợp sau đây:

1. Các khoản cho vay, cho thuê tài chính từ các nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của các tổ chức khác.

2. Các khoản cho vay đối với Chính phủ Việt Nam.

3. Các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam, có thời hạn dưới 1 năm.

4. Các khoản cho vay có bảo đảm bằng trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu do Chính phủ các nước thuộc khối OECD phát hành.

5. Các khoản cho vay có bảo đảm đầy đủ bằng tiền gửi, kể cả tiền gửi tiết kiệm, tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng.

6. Các khoản cho vay có bảo đảm đầy đủ bằng chứng khoán nhận nợ do chính tổ chức tín dụng phát hành.

7. Các khoản cho vay vượt mức 15% vốn tự có đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể; các khoản cho vay và bảo lãnh vượt mức 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản.

Điều 10. 

Tại thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng đã cho vay, cho vay và bảo lãnh, cho thuê tài chính vượt quá các tỷ lệ quy định tại Điều 8 Quy định này thì không được tiếp tục cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính đối với khách hàng có các tỷ lệ vượt mức quy định nói trên, đồng thời trong thời hạn tối đa là ba (3) năm, phải có biện pháp tự điều chỉnh để đảm bảo thực hiện đúng các tỷ lệ quy định, trừ trường hợp được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Mục V. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn

Điều 15.

1. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn tổ chức tín dụng được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn:

a. Ngân hàng thương mại: 40%

b. Tổ chức tín dụng khác: 30%

2. Nguồn vốn ngắn hạn của tổ chức tín dụng được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn bao gồm:

a. Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng của tổ chức (kể cả tổ chức tín dụng khác), cá nhân.

b. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng của cá nhân.

c. Nguồn vốn huy động dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn.

d. Phần chênh lệch lớn hơn giữa số tiền vay của tổ chức tín dụng khác và tiền cho tổ chức tín dụng đó vay có kỳ hạn dưới 12 tháng.

3. Trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo chỉ định của Chính Phủ, thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn cao hơn tỷ lệ quy định tại Khoản 1 điều này phải có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, trong đó nêu rõ lý do, tỷ lệ tối đa và các biện pháp quản lý đáp ứng khả năng chi trả. Ngân hàng Nhà nước chỉ có thể xem xét, chấp thuận đề nghị nói trên của tổ chức tín dụng đã tuân thủ các tỷ lệ khác về bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 3% tổng dư nợ và có hệ thống quản lý tài sản "Có", tài sản"Nợ" tốt.

Mục VI. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần

Điều 16.

1. Tổ chức tín dụng được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để đầu tư vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án và vào các tổ chức tín dụng khác (sau đây gọi là khoản đầu tư thương mại)  dưới các hình thức góp vốn đầu tư, liên doanh, mua cổ phần theo quy định tại Quy định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Quyết định đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng phải được thẩm định, đánh giá kỹ của Ban điều hành và được Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng thông qua.

Điều 17.

1. Mức đầu tư vào một khoản đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng tối đa không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc 11% giá trị dự án đầu tư.

2. Tổng mức đầu tư trong tất cả các khoản đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng.

3. Tổ chức tín dụng đầu tư vào một khoản đầu tư  thương mại vượt quá tỷ lệ quy định tại Khoản 1 điều này phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản với điều kiện khoản đầu tư đó là hợp lý và tổ chức tín dụng đã chấp hành các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu (NPL) từ 3% tổng dư nợ trở xuống.

Điều 18.

Tổ chức tín dụng đã góp vốn đầu tư, liên doanh, mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án và vào các tổ chức tín dụng khác cao hơn các mức quy định tại Điều 17 Quy định này thì không được tiếp tục góp vốn liên doanh, mua cổ phần trong thời gian có các tỷ lệ vượt mức quy định nói trên, đồng thời trong thời gian tối đa (2) năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành phải có biện pháp tự điều chỉnh để thực hiện đúng quy định, trừ trường hợp được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

NĐ178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 và NĐ 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 sửa đổi bổ sung gồm các quy định về.

- Bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3.

- Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay

- Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản

- Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ đối với các khoản cho vay có đảm bảo bằng tài sản

- Hạch toán kế toán, báo cáo, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm

- Điều khoản thi hành

Ngoài ra, còn có nhiều quy định khác như: 

- QĐ 418/2000/QĐ-NHNN7 ngày 21/09/2000 và QĐ344 sửa đổi QĐ418 về cho vay ngoại tệ

- Công văn 1140/NHNN - CSTT ngày 29/09/2003 về lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn.

- Quy chế dựng chế bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 581/QĐ-NHNN ngày 09/09/2003.

- QĐ số 796/2004/QĐ - NHNN ngày 25/06/2004 về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trự bắt buộc đối các tổ chức tín dụng.

- QĐ 1627/2001/QĐ - NHNN ngày 31/12/2001 về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

- Các điều 77đến 82 trong mục V về hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng - luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX.

Ngày 18/01/2005 CP đã ban hành NĐ số 05/2005/NĐ - CP về bán đấu giá tài sản thay thế NĐ số 86/1996/NĐ-CP ngày 19/12/1996.

Ngày 05/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 150/2001/QĐ - TTg cho phép các NHTM thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản .

Hoạt động sử dụng vốn của các NHTM ngày càng đa dạng phức tạp cùng với sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng đòi hỏi yêu cầu đảm bảo an toàn trong hoạt động sử dụng vốn ngày càng cao do đó các quy định về lĩnh vực này cũng phải được sửa đổi bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện hiện nay.
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